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TOÙM TAÉT 

TiO2 nano được tổng hợp bằng phương pháp siêu âm – thủy nhiệt, mẫu được pha tạp 

x% wt Fe2O3, với x = 0; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3. Các mẫu được nung ở 700 
0
C trong 15 phút. 

Cấu trúc và vi cấu trúc được nghiên cứu bằng kỹ thuật XRD, FESEM cho thấy các mẫu 

TiO2 pha tạp Fe đều thuần anatase, kích thước hạt nhỏ nhất là 17nm và có cấu trúc các hạt 

xen lẫn với các ống. Hoạt tính quang xúc tác được đo bằng phổ UV-Vis và mật độ quang 

qua khả năng phân hủy xanh methylene. Các mẫu được chiếu bằng ánh sáng mặt trời và 

mẫu có thành phần 0,25% wt Fe2O3 có hoạt tính quang xúc tác mạnh nhất.  

Từ khóa: TiO2 nano, pha tạp Fe , siêu âm – thủy nhiệt, cấu trúc,  

vi cấu trúc, quang xúc tác. 

*

1. GIỚI THIỆU 

 Ô nhiễm môi trường nói chung, ô 

nhiễm môi trường nước nói riêng đang là 

một vấn đề toàn cầu. Nguồn gốc ô nhiễm 

môi trường nước chủ yếu là do các nguồn 

nước thải không được xử lí, thải trực tiếp ra 

môi trường bao gồm từ các hoạt động sản 

xuất công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng 

thủy hải sản, sinh hoạt, vui chơi giải trí… 

Trong đó, nước thải từ các hoạt động công 

nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải 

sản có ảnh hưởng nhiều nhất đến môi 

trường do tính đa dạng và phức tạp của nó. 

Trong nước thải công nghiệp, thành phần 

khó xử lí nhất là chất hữu cơ khó phân hủy 

sinh học. Với bản chất khó phân hủy bởi vi 

sinh, tồn tại bền vững trong môi trường, 

chất hữu cơ khó phân hủy sinh học sẽ là 

mối nguy hại lâu dài tới sức khỏe con người 

và môi trường. 

Để giải quyết được những vấn đề trên, 

phản ứng quang xúc tác đang thu hút nhiều 

sự quan tâm trong lĩnh vực nghiên cứu ứng 

dụng. Trong đó TiO2 pha tạp với các kim 

loại chuyển tiếp như Fe, V và Cu làm tăng 

khả năng quang xúc tác. Điều này được giải 

thích bởi khả năng của các vật liệu biến thể 

Titania đã làm giảm giá trị khoảng cách 

năng lượng vùng cấm và tăng tỉ lệ sinh cặp 

điện tử - lỗ trống dưới kích thích của bức xạ 

ánh sáng mặt trời so với trong trường hợp 

của TiO2 tinh khiết[2]. Trong số những vật 

liệu nano đó thì TiO2 pha tạp Fe kích thước 

nano đã và đang thu hút rất nhiều sự quan 

tâm nghiên cứu do những ứng dụng tuyệt 

vời của nó trong các lĩnh vực như chuyển 
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đổi năng lượng mặt trời, xử lí nước thải, 

làm sạch môi trường.  

Có rất nhiều phương pháp để chế tạo 

TiO2 nano pha tạp Fe như sol-gel [1,16], vi 

sóng [6], thủy nhiệt [7]. Tuy nhiên phương 

pháp kết hợp siêu âm - thủy nhiệt là một 

trong những phương pháp hiện nay được 

các nhà khoa học trong và ngoài nước quan 

tâm vì nó có thể chế tạo TiO2 pha tạp Fe có 

cấu trúc ống nano với đường kính nhỏ, diện 

tích bề mặt cao, hoạt tính quang xúc tác 

mạnh. Ưu điểm nổi bật của phương pháp 

này có thể xuất phát từ những hóa chất 

TiO2 thương mại rẽ tiền, mang nhiều lợi ích 

về kinh tế. 

2. THỰC NGHIỆM 

2.1.  Vật liệu 

Nguồn vật liệu TiO2 xuất phát ban đầu 

là vật liệu thương mại KA – 100 (made in 

Korea) dạng anatase. Bột Fe2O3 (99,8%) 

dùng để pha tạp. NaOH (99%) được dùng 

làm dung môi trong quá trình thủy nhiệt. 

HCl (98%) dùng để lọc rửa sản phẩm sau 

khi thủy nhiệt. Nước chưng cất và giấy quỳ 

kiểm tra độ PH. 

2.2. Phương pháp chế tạo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Qui trình chế tạo bột nano TiO2 pha tạp Fe 

bằng phương pháp siêu âm - thủy nhiệt 

Cân 4 gam bột TiO2 thương mại chủ yếu 

dạng anatase cho vào cốc thủy tinh chứa 

100ml dung dịch NaOH 10M. Dung dịch này 

được tiếp tục phân tán bằng siêu âm (35 

kHz, 60 W) trong thời gian 30 phút. Dung 

dịch sau khi siêu âm được đưa vào bình 

Teflon để thủy nhiệt ở 200
0
C trong 5 giờ.  

Sản phẩm thu được sau quá trình thủy 

nhiệt được lọc và rửa trong nước đun nóng 

ở 90
0
C kết hợp khuấy từ. Sau đó tiếp tục 

rửa trong dung dịch HCl 0,1M kết hợp với 

siêu âm nhiều lần. Sản phẩm được sấy 

nhiệt ở 60
0
C trong 12 giờ thu được sản 

phẩm là nano TiO2.nH2O. 

Cân Fe2O3 theo các tỉ lệ 0.0%, 0.1, 

0.15, 0.2, 0.25, 0.3 về khối lượng, 

trộn nghiền với TiO2.nH2O; ký hiệu các 

mẫu lần lượt là M0, M1, M2, M3, M4 và M5. 

Sau đó nung các mẫu ở nhiệt độ 700
0
C 

trong 15 phút với tốc độ gia nhiệt 

5
0
C/phút. Kết quả ta thu được bột nano 

TiO2 pha tạp Fe (hình 1). 
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2.3. Phương pháp đo 

Cấu trúc và thành phần pha của bột 

nano TiO2 pha tạp Fe được đo bằng máy 

nhiễu xạ tia X (XRD –Siemen D-5005) với 

tia bức xạ là Cu-K ( = 1,54056 A
0
) và 

bước quét là 0,03
0 
. Để xác định vi cấu trúc, 

hình dạng và kích thước hạt, đo bằng kính 

hiển vi điện tử quét hiệu ứng trường 

(FESEM – Hitachi S 4800). 

Khả năng phân hủy chất màu xanh 

Methylene của bột nano TiO2 pha tạp Fe 

được kiểm chứng qua phổ UV-Vis (T80+ 

UV-VIS Spectrometer) và đo mật độ quang 

trên máy Spectronic 21D. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Cấu trúc và sự hình thành pha 

của TiO2 pha tạp Fe 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 2: Đồ thị nhiễu xạ tia X của bột  

nano TiO2 pha tạp Fe 

Hình 2 là đồ thị nhiễu xạ tia X của 

TiO2 và TiO2 pha tạp Fe với nồng độ pha 

tạp lần lượt 0,1%; 0,15%; 0,2%; 0,25% và 

0,3% về khối lượng của Fe2O3. 

Từ đồ thị trên, chúng ta thấy mẫu TiO2 

không pha tạp có tồn tại pha rutil nhưng 

các mẫu TiO2 pha tạp Fe không thấy sự có 

mặt của pha rutil. Điều này có thể nói là do 

ảnh hưởng của tạp Fe dẫn đến sự ngăn cản 

quá trình chuyển pha từ anatase sang rutil. 

Ngoài ra các đỉnh tại vị trí 2 = 25,28; 

37,78; 48,05; 53,84 và 55,01 là cấu trúc 

tinh thể dạng anatase. Mặt khác sự không 

có mặt các pha tinh thể của FeTiO3 hoặc Fe 

trong các mẫu pha tạp. Điều này có thể là do 

Fe đã thay thế vị trí Ti trong mạng tinh thể.  

Sử dụng phương trình Sherrer để tính 

cỡ hạt tinh thể: 

1
os

K
D

c



 
  

Trong đó: K = 0.9;  - bước sóng của tia 

X: ( = 0.154056nm; βâ1 - radian của độ 

rộng bán phổ;  - góc phản xạ; D - kích 

thước hạt tinh thể. 

Tính cho vạch anatase (101). Từ 

phương trình trên chúng tôi tính được cỡ 

hạt tinh thể của các mẫu nung ở 700 C 

trong 15 phút. Kết quả này khá phù hợp 

với ảnh chụp qua kính hiển vi điện tử quét. 

Bảng 1: Cỡ hạt tinh thể tính theo 

cường độ nhiễu xạ tia X 

Mẫu 

Độ rộng bán phổ 

vạch (101) (rad) 

Cỡ hạt (nm) 

M0 0,0061 23,3 

M1 0,0095 14,8 

M2 0,0044 32,5 

M3 0,0110 12,5 

M4 0,0052 27,1 

M5 0,0047 30,1 

 Kết quả trong bảng 1 cho thấy vật 

liệu TiO2 pha với 0,2% wt Fe2O3 có cỡ hạt 

tinh thể là nhỏ nhất, trung bình khoảng 

12,5 nm. 

3.2 Vi cấu trúc, hình dạng và kích 

thước hạt 

Ảnh FESEM các bột nano TiO2 pha tạp 

Fe được nung nhiệt ở 700
0
C trong 15 phút 

(hình 3).  
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a)     b)    c) 

  

 

 

 

 

 

 d)      e)    f) 

Hình 3: a) Ảnh FESEM của TiO2 không pha tạp; b) Ảnh FESEM của TiO2 pha tạp 0.1 %wt 

Fe2O3; c) Ảnh FESEM của TiO2 pha tạp 0.15 %wt Fe2O3; d) Ảnh FESEM của TiO2 pha tạp 

0.2 %wt Fe2O3; e) Ảnh FESEM của TiO2 pha tạp 0.25 %wt Fe2O3; f) Ảnh FESEM của TiO2 

pha tạp 0.3 %wt Fe2O3 

Quan sát ảnh FESEM từ hình 4.a, 4.b, 

4.c, 4.d, 4.e và 4.f của các mẫu TiO2 pha tạp 

Fe2O3 ta thấy bên cạnh nano TiO2 dạng ống 

còn có sự xuất hiện của nano TiO2 dạng hạt. 

Bảng 2: Kích thước hạt tính từ ảnh FESEM 

Mẫu 
Kí hiệu 

mẫu 

Kích thước hạt 

trung bình (nm) 

TiO2 

TiO2 + 0,1% wt Fe2O3 

TiO2 + 0,15% wt Fe2O3 

TiO2 + 0,2% wt Fe2O3 

TiO2 + 0,25% wt Fe2O3 

TiO2 + 0,3% wt Fe2O3 

M0 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

30 

17 

40 

20 

32 

40 

3.3 Hoạt tính quang xúc tác của 

vật liệu TiO2 pha tạp Fe 

Để thử khả năng quang xúc tác của vật 

liệu TiO2 pha tạp Fe vừa chế tạo được. 

Chúng tôi lần lượt lấy các mẫu M0, M1, M2, 

M3, M4 và M5 cân mỗi mẫu 0,05g sau đó cho 

vào dung dịch xanh methylene nồng độ 

25mg/l (khoảng 7,8.10
-5 

M) , khuấy từ 15 

phút trong bóng tối để đạt đến độ cân bằng 

hấp phụ đồng đều và đưa đi chiếu dưới ánh 

sáng mặt trời trong các khoảng thời gian 

10, 20, 30, 40, 50, 60 phút. Sau đó lần lượt 

hút dung dịch bỏ vào lọ, đặt trong hộp tối 

và đo mật độ hấp thụ quang. 

Dựa vào độ hấp thụ ánh sáng của dung 

dịch, chúng ta xác định được nồng độ của chất 

tan, mức độ phân hủy của các hợp chất khi sử 

dụng quá trình quang xúc tác. Để tiện theo 

dõi hoạt tính quang xúc tác của sản phẩm 

tổng hợp được, chúng tôi cho phân hủy các 

hợp chất hữu cơ có màu đậm như methylene. 

Sau khi thực hiện quá trình chiếu mẫu 

dưới ánh sáng mặt trời với cường độ sáng 

khoảng 90kLux, chúng tôi đo mật độ hấp 

thụ quang và thu được số liệu nồng độ chất 

tan như bảng 3. 
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Bảng 3: Số liệu khảo sát tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha tạp Fe 

mẫu 
Nồng độ % wt 

Fe2O3 

Thời gian chiếu sáng (phút) 

10 20 30 40 50 60 

M0 0 0.433 0.029 0.026 0.021 0.02 0.018 

M1 0,1 0.037 0.029 0.028 0.027 0.027 0.022 

M2 0,15 0.231 0.048 0.046 0.045 0.017 0.015 

M3 0,2 0.051 0.039 0.036 0.036 0.03 0.02 

M4 
0, 25 0.05 0.042 0.034 0.018 0.012 0.004 

M5 
0,3 0.037 0.036 0.036 0.033 0.027 0.025 

Mẫu chuẩn 
Xanh Methylene 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 

Từ bảng số liệu trên, chúng tôi vẽ được 

đồ thị như hình 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5:  Đồ thị Ln(C0/C) theo thời gian 

chiếu của TiO2 pha tạp Fe 

Từ bảng 3 ta tính hiệu suất quang xúc 

tác của vật liệu TiO2 pha tạp Fe khi cho 

phân hủy xanh Methylene. Dựa vào đồ thị 

hình 5, ta có thể nhận thấy mẫu M4 có tính 

quang xúc tác mạnh nhất. 

Chúng tôi tiếp tục khảo sát phổ hấp thụ 

UV-Vis của mẫu M4 theo thời gian chiếu ánh 

sáng Mặt Trời khác nhau (hình 6). 

Hình 6 là phổ UV-Vis của xanh 

Methylene và mẫu TiO2 pha 0.25% wt Fe2O3 

(M4) theo các thời gian chiếu sáng khác 

nhau. Chúng ta thấy rằng, khi tăng thời 

gian chiếu sáng, cường độ các đỉnh đều giảm 

xuống, chứng tỏ vật liệu chế tạo được có khả 

năng phân hủy mạnh xanh Methylene. Sau 

thời gian chiếu sáng 40 phút, chất màu xanh 

Methylene gần như bị phân hủy hoàn toàn. 

Từ các kết quả nghiên cứu trên một lần nữa 

có thể khẳng định, các vật liệu TiO2 pha tạp 

Fe có khả năng quang xúc tác mạnh trong 

vùng phổ ánh sáng mặt trời.  

 

 

 

 

Hì 

 

 

 

 

 

Hình 6: Phổ hấp thụ UV-Vis của TiO2 pha 

tạp 0.25% wt Fe2O3 theo thời gian chiếu: 

chưa chiếu (0), sau 10 phút (1), sau 20 phút 

(2), sau 30 phút (3), sau 40 phút (4) 

Như vậy, vật liệu nano TiO2 pha tạp Fe 

có hoạt tính quang xúc tác mạnh hơn nano 

TiO2 khi chiếu bằng ánh sáng mặt trời. Vì 

khi pha tạp Fe vào TiO2 tạo ra tâm Fe(III) 

có thể tác động lên các hạt khác như 

electron hoặc lỗ trống và tạo ra bẫy 
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electron cạn dẫn tới việc nâng cao sự tái 

hợp của các hạt mang điện nhằm tạo ra các 

gốc ô xi hóa O2

-
, OH

 
từ O2, H2O khi được 

chiếu sáng và dễ dàng phân hủy nhanh 

xanh Methylene. Luợng khác nhau của tạp 

Fe(III) trong TiO2 sẽ ảnh hưởng đến việc 

nâng cao tác dụng quang của chất quang 

xúc tác, phụ thuộc vào cách điều chế và 

thay đổi thành phần.  

Cho đến nay, có khá nhiều mô hình lí 

thuyết đề xuất để giải thích cơ chế quang 

xúc tác của TiO2 pha tạp Fe. Một số cho 

rằng, mức năng lượng của tạp Fe nằm sát 

đáy vùng dẫn và Fe đóng vai trò một tâm 

bẫy. Ngoài khả năng tăng độ hấp thụ trong 

vùng ánh sáng khả kiến, các tâm này có 

khả năng giảm thời gian tái hợp của các 

cặp điện tử - lỗ trống. Một số kết quả 

nghiên cứu khác lại cho rằng, khi pha tạp 

Fe với một nồng độ xác định, ngoài khả 

năng tăng tính quang xúc tác nêu trên, 

chúng còn có thêm sự đóng góp của phản 

ứng quang Fenton. Một số kết quả nghiên 

cứu gần đây cho thấy, có khả năng tồn tại 

pha ilmenhite FeTiO3 trong vật liệu TiO2. 

Điều này có khả năng dẫn đến việc hình 

thành các tiếp xúc dị thể giữa TiO2 và 

FeTiO3. Vật liệu TiO2 nano không pha tạp 

của Công ty Degussa (Đức) tổng hợp có tên 

P-25 ( tỉ lệ 70% anatase và 30% rutile) đang 

bán trên thị trường được đông đảo các nhà 

khoa học trên thế giới công nhận là có hoạt 

tính quang xúc tác tốt trong vùng phổ ánh 

sáng mặt trời. Người ta cho rằng, chính sự 

tồn tại các tiếp xúc dị thể hình thành tại 

biên tiếp xúc của hai loại bán dẫn TiO2- 

Anatase (3.2eV) và TiO2- Rutile (3eV) đã làm 

tăng khả năng quang xúc tác của P-25.  

4. KẾT LUẬN 

Bằng phương pháp siêu âm – thủy 

nhiệt, chúng tôi đã chế tạo thành công 

nano TiO2 pha tạp Fe. Phương pháp này 

vật liệu xuất phát là TiO2 thương mại KA – 

100 (made in Korea) có giá thành rẻ, dễ 

chế tạo và có tính lặp lại cao. 

Bột nano TiO2 pha tạp Fe nung ở nhiệt 

độ 700 
0
C trong 15 phút, cấu trúc có dạng 

thuần anatase và vi cấu trúc có dạng ống 

xen kẽ với hạt, kích thước hạt nhỏ nhất 

khoảng 17 nm đối với mẫu TiO2 pha tạp 0.1 

%wt Fe2O3. 

Hoạt tính quang xúc tác của nano TiO2 

pha tạp Fe được khảo sát khi cho phân hủy 

xanh Methylene bằng cách chiếu ánh sáng 

Mặt Trời, mẫu TiO2 pha tạp 0.25% wt 

Fe2O3, nung ở nhiệt độ 700 
0
C trong 15 

phút có hoạt tính quang xúc tác mạnh nhất, 

xanh methylene bị phân hủy hoàn toàn khi 

chiếu ánh sáng mặt trời 40 phút. Đây là 

quy trình công nghệ chúng tôi cần lựa chọn 

để chế tạo TiO2 pha tạp Fe. 

* 

STRUCTURE, MICROSTRUCTURE AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF Fe-

DOPED TiO2 MATERIALS FABRICATED BY ULTRASONIC - 

HYDROTHERMAL METHOD 

Huynh Duy Nhan
(1)

, Truong Van Chuong
(2)

, Le Quang Tien Dung
(2) 

(1) Thu Dau Mot University, (2) College of Sciences, Hue University 

ABSTRACT 

Nano TiO2 were synthesized by ultrasonic - hydrothermal method, the sample is doped 

x % wt Fe2O3 , with x = 0, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3. The samples were heated at 700 
0
C for 15 
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minutes. The structure and microstructure was studied by XRD, FESEM techniques showed 

that the samples are pure anatase doped Fe, the smallest particle size is 17nm and 

structured particles mixed with the tubes. Photocatalytic activity was measured by UV-Vis 

spectrum and the optical density degradable blue Methylene. The samples were irradiated 

by sunlight and the sample with composition is 0.25% wt Fe2O3 has photocatalytic activity 

the strongest. 

Keywords: nano TiO2, doped Fe, ultrasonic – hydrothermal,  

structure, microstructure, photocatalytic. 
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